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Phần mở đầu 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án  

Trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam, cải cách hệ thống ngân hàng 

nhất là cải cách các NHTMNN được coi là khâu đột phá. Nhờ đó, các NHTMNN 

Việt Nam đã phần nào khẳng định được vị trí quan trọng trong nền kinh tế. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 

NHTMNN còn thấp so với mục tiêu cũng như so với tiềm năng vốn có của các 

ngân hàng. Hệ quả là vai trò tích cực của các NHTMNN đối với hệ thống Ngân 

hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung còn mờ nhạt.  

Trước những thách thức to lớn của tiến trình hội nhập, trong môi trường cạnh 

tranh ngày càng khốc liệt, các NHTMNN Việt Nam sẽ khó phát triển bền vững nếu 

không tập trung mọi nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Góp phần đáp ứng đòi hỏi bức xúc đó của thực tiễn, đề tài luận án tiến sỹ: 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN Việt Nam hiện 

nay,,   đã được lựa chọn nghiên cứu.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài  

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của các NHTM đã có các công trình 

khoa học nghiên cứu và đề cập ở những góc độ và phạm vi khác nhau. Trong luận 

án này, tác giả nghiên cứu đề xuất ý kiến góp phần xây dựng hệ thống các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động  kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam 

đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đây là công trình khoa 

học đầu tiên nghiên cứu vấn đề này do đó không bị trùng lặp với các công trình 

khoa học đã công bố.  

3. Mục đích nghiên cứu của luận án  

Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của NHTM. 

Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN VN 

giai đoạn 2000-2005. 

Đề xuất giải pháp và kiến nghị chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam cho giai đoạn từ nay đến 2010 và 

những năm tiếp theo. 
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4. Đôí tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là  nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 

NHTM. 

Phạm vi nghiên cứu: Luận án khảo sát trên 2 khía cạnh lý luận và thực tiễn 

về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM. Tập trung nghiên cứu hiệu quả 

hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay, đầu tư  và các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ khác của 4 NHTMNN lớn nhất ở Việt Nam bao gồm Ngân hàng nông 

nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (thời gian 2000-2005), đề 

xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN 

VN (giai đoạn nay-2010).  

5. Phương pháp  nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận án 

gồm: Phương pháp so sánh, phân tích kết hợp với phương pháp điều tra chọn mẫu 

và hệ thống hoá cũng được sử dụng trong quá trình nghiên cứu để đưa ra nhận xét 

đánh giá các vấn đề. Bên cạnh đó, luận án cũng vận dụng kết quả nghiên cứu của 

các công trình có khoa học liên quan để làm sâu sắc hơn các cơ sở khoa học và 

thực tiễn của đề tài. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

NHTM.   

Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 

NHTMNN ở Việt Nam,phân tích những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động 

kinh doanh thấp kém của các NHTMNN Việt Nam hiện nay.  

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN trong thời 

gian tới để có thể đứng vững trong cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả 

nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu hữu ích cho các NHTMNN trong việc 

ứng dụng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 
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7. Kết cấu của luận án  

Luận án gồm 167 trang, 25 biểu đồ,sơ đồ và bảng số liệu, lời nói đầu, kết 

luận, danh mục các công trình đã công bố của tác giả, danh mục tài liệu tham 

khảo, phụ lục, nội dung luận án được trình bày trong 3 chương: 

Chương 1:  Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 

Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN 

Việt Nam.  

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 

NHTMNN Việt Nam. 

 

Chương I 

cơ sở  lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh 
 của Ngân hàng thương mại 

 

1.1. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại  

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 
Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ 

với các hoạt động chủ yếu là huy động vốn, cho vay, đầu tư và các hoạt động dịch 
vụ nhằm một trong các mục tiêu quan trọng là tối đa hóa lợi nhuận. 

1.1.2. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường: (NHTM là một 

trung gian tài chính cung cấp vốn cho nền kinh tế; NHTM là cầu nối giữa các 
doanh nghiệp với thị trường; NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền 
kinh tế; NHTM tạo điều kiện thúc đẩy ngoại thương phát triển).  

1.1.3. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại 
1.1.3.1. Đặc trưng cơ bản hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 
Thứ nhất, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại là hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tiền tệ 
Thứ hai, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại có tính nhạy cảm 

cao và luôn chịu sự giám sát chặt chẽ của pháp luật.  
Thư ba, các sản phẩm, dịch vụ của NHTM mang tính tương đồng, dễ bắt 

chước và gắn chặt với yếu tố thời gian. 
Thứ tư, khách hàng của ngân hàng thương mại rất đa dạng. 
Thứ năm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng gắn liền với rủi ro 
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1.1.3.2.  Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại  

NHTM là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh về tiền tệ, tín 

dụng. Hoạt động kinh doanh cơ bản của các NHTM là các hoạt động đem lại lợi 

nhuận cho ngân hàng thương mại bao gồm: Hoạt động huy động vốn, hoạt động 

cho vay và đầu tư và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Khái quát hoạt động kinh doanh cơ bản của NHTM 
 

1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 

1.2.1. Khái niệm  

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM là thu được lợi nhuận tối đa với 

chi phí tối thiểu. Đây là cũng là mục tiêu mà các ngân hàng cần đạt được trong hoạt động 

kinh doanh.  

Hoạt động kinh doanh  
của NHTM 

- Huy động vốn 

chủ sở hữu 

- Huy động vốn nợ 

 

Hoạt động kinh 
doanh dịch vụ 

khác 

Hoạt động huy 

động vốn 

- Dịch vụ thanh toán và 
ngân quỹ. 
- Bảo lãnh 
- Kinh doanh ngoại tệ 
- Kinh doanh chứng 
khoán.... 
- bảo lãnh, uỷ thác, đại 
lý, dịch vụ khác 

 

- Cho vay 

- Chiết khấu 

- Đầu tư , góp vốn 

Hoạt động cho 

vay và đầu tư 
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1.2.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh NHTM 

1.2.2.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM trên phương diện khách 

hàng của Ngân hàng  

1.2.2.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh NHTM xét trên phương diện kinh tế 

xã hội 

1.2.2.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh trên phương diện Ngân hàng thương 

mại. Đây chính là mục tiêu nghiên cứu của luận án:  Hiệu quả hoạt động hoạt động 

kinh doanh của Ngân hàng dưới góc độ của  Ngân hàng là đạt được mục tiêu tối đa 

hoá lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh cơ bản: Hoạt động huy động vốn; Hoạt 

động cho vay và đầu tư; Hoạt động kinh doanh dịch vụ khác. Nó được thể hiện qua 

lợi nhuận tuyệt đối và tỷ suất lợi nhuận.  

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân 

hàngth−ơng mại 

1.2.3.1. Lợi nhuận của NHTM 

i. Lợi nhuận trước thuế =  Doanh thu - Chi phí. 

ii. Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - thuế thu nhập (1) 

1.2.3.2.  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (return on equity- ký hiệu ROE) 
 

Lợi nhuận sau thuế 
ROE =

Vốn chủ sở hữu 
x100 

        (2) 

1.2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (return on asset, được ký hiệu là ROA) 
 

Lợi nhuận trước thuế 
ROA =

Tổng tài sản 
x100 

        (3) 

1.2.3.4. Chênh lệch lãi suất cơ bản 

Doanh thu từ lãi - Chi phí trả lãi 
Chênh lệch lãi suất cơ bản =

Tài sản sinh lời 

1.2.3.5.  Các chỉ tiêu phân tích đánh giá  thu nhập, chi phí. 

i. Tổng thu nhập. 
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ii. Tổng chi phí. 

iii. Tốc độ tăng thu nhập. 
 

Thu nhập kỳ này – thu nhập kỳ  

trước (KH) 
Tốc độ tăng thu 

nhập 
= 

Thu nhập kỳ trước kế hoạch 

x100

iv.  Tốc độ tăng chi phí: 
 

Chi phí kỳ này- Chi phí kỳ trước (KH) 
Tốc độ tăng chi phí = 

Chi phí kỳ trước hơặc kế hoạch 
x100 

v. Tỷ trọng từng khoản thu nhập: 
 

Số thu từng khoản thu nhập Tỷ trọng từng khoản 

thu nhập 
= 

Tổng thu nhập 
x100 

vi. Tỷ trọng từng khoản chi phí: 

Số chi từng khoản chi phí Tỷ trọng từng 

khoản chi phí 
= 

Tổng chi phí 
x100 

   + Chi phí hoạt động/ Tổng thu nhập 

+ Chi phí quản lý/tổng thu nhập 

+ Chi phí quản lý/tổng tài sản bình quân 

1.2.3.6. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán:  

Tài sản có động 
Hệ số khả năng chi trả =

Tài sản nợ dễ biến động 

 
Hệ số khả năng chi trả trên bằng hoặc lớn hơn 1 chứng tỏ ngân hàng có khả 

năng thanh toán tốt. Tuy nhiên, nếu hệ số quá lớn cũng là điều không tốt, thể hiện 

ngân hàng thừa khả năng thanh toán (do dự trữ quá mức), làm giảm khả năng sinh 

lời.  

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của Ngân hàng thương mại 

1.3.1. Nhân tố chủ quan: Năng lực tài chính của NHTM;Năng lực quản trị 

Ngân hàng (Phương thức quản trị kinh doanh; Trình độ và đạo đức của cán bộ 

Ngân hàng; Mô hình tổ chức);Cơ sở vật chất và công nghệ nghèo nàn lạc hậu. 
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1.3.2. Các nhân tố khách quan: Môi trường kinh doanh;Sự ổn định về chính 

trị và một hệ thống pháp luật mạnh;Tác động của chính sách và các quy định đối 

với các hoạt động Ngân hàng;Sự phát triển nhu cầu dịch vụ tài chính; Xu hướng đa 

dạng hoá trong môi trường hội nhập quốc tế. 

1.4. Kinh nghiệm của trung quốc về nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

NHTMNN  

• Tập trung xử lý nợ xấu 

• Tăng vốn chủ sở hữu 

• Cổ phần hoá các NHTMNN 

 

Chương 2 

Thực trạng hiệu quả hoạt động của các NHTMNN  

Việt nam  hiện nay 

 

2.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống NHTMVN 

2.1.1 Hệ thống Ngân hàng Việt Nam trước năm 1990 

2.1.2. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong chuyển đổi cơ chế kinh tế (sau 

năm 1990):  

2.1.3. Tổng quan về các NHTMNN Việt nam hiện nay 

Hệ thống NHTMNN ở Việt Nam đến nay có 5 Ngân hàng. Luận án chỉ tập 

trung vào số liệu hoạt động của 4 NHTMNN lớn nhất là Ngân hàng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Việt nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng 

công thương và Ngân hàng Ngoại thương Việt nam.  Các NHTMNN VN là DNNN 

hạng đặc biệt;Lực lượng lao động phục vụ trong các NHTMNN có trên 40 ngàn 

người; Hoạt động trong phạm vi cả nước như những định chế tài chính ở cả khu 

vực thành thị và nông thôn; Hoạt động kinh doanh chủ yếu của các NHTMNNVN 

là Huy động nguồn vốn, hoạt động cho vay và các hoạt động khác. Mô hình hoạt 

động của các NHTMNN VN là sở hữu nhà nước,  mọi hoạt động chịu sự giám sát 

toàn bộ trực tiếp của NHNNViệt nam.  
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2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh  của các Ngân 

hàng thương mại nhà nước Việt Nam hiện nay 

2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMNN Việt nam (2000-2005) 

2.2.1.1. Hoạt động huy động vốn 

a, Huy động vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu của các NHTMNN VN bao gồm vốn điều lệ được NSNN cấp 

và được bổ sung bằng quỹ dự trữ. Quỹ dự trữ là quỹ để bổ xung vốn điều lệ, và quỹ 

dự trữ đặc biệt để dự phòng bù đắp rủi ro. NHNN VN quy định các tổ chức tín 

dụng sau khi quyết toán tài chính có lãi phải trích 10% lợi nhuận ròng lập quỹ bù 

đắp rủi ro cho đến khi bằng 100% vốn điều lệ. Ngoài ra, các ngân hàng còn có 

nguồn vốn chủ sở hữu dưới dạng quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ, quỹ khen 

thưởng, quỹ phúc lợi, khấu hao tài sản cố định. Hiện nay vốn chủ sở hữu của các 

NHTMNN VN được xác định phù hợp với thông lệ quốc tế( Basel 1, Basel 2)tức là 

không chỉ bao gồm vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ mà gồm: vốn cấp 

1 (vốn điều lệ và các quỹ theo quy định) và vốn cấp 2 (giá trị tăng thêm của tài sản 

cố định, chứng khoá đầu tư, dự phòng chung, trái phiếu chuyển đổi và các công cụ 

nợ khác...). 

Tổng số vốn chủ sở hữu của các NHTMNNVN được cấp đến thời điểm 

31/12/2005 là 18.592 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với vốn chủ sở hữu thời điểm 

31/12/2000. Giai đoạn  2001-2005  tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của các 

NHTMNN đã được cải thiện đáng kể và nhờ đó  tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình 

quân 4,4%, so với năm 2000 là 3,35%. Tuy nhiên, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của 

các NHTMNN hiện nay vẫn còn thấp xa so với yêu cầu tối thiểu theo thông lệ 

quốc tế 8%. Với số vốn chủ sở hữu như hiện nay, có thể nói 100% các NHTMNN 

đều chưa đáp ứng được yêu cầu về hệ số an toàn vốn. Mặc dù theo báo cáo của 

NHNN sau 4 năm thực hiện tái cơ cấu vốn chủ sở hữu của các NHTMNN đã được tăng 

lên 3,5 lần so với thời điểm 31/12/2000 còn thấp hơn khá nhiều so với yêu cầu 8%. 

Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi từ 2005 các nguồn chính để tăng vốn điều 

lệ, vốn chủ sở hữu của các NHTM quốc doanh không còn nữa, trong khi tài sản 

của các Ngân hàng tăng nhanh. Đặc biệt, năm 2005, khi áp dụng phân loại nợ theo 

quy định mới hướng dẫn theo thông lệ quốc tế thì tài sản rủi ro của các Ngân hàng 

tăng cao, hệ số an toàn vốn đã có giảm sút đáng kể (bảng 2.1) 
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Bảng 2.1 :Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản của các NHTMNN 

          Đơn vị tính: % 

Ngân hàng 2001 2002 2003 2004 2005 

NHNo &PTNT 3,09 4,75 4,3 5,43 4,1 

NH §T-PT 1,74 3,0 3,5 4,76 4,5 

NH CT VN 1,47 3,38 3,4 3,64 3,5 

NHNT VN 1,39 3,08 3,5 3,64 4,0 

BQ4 NHTMNN  1,92 3,57 3,57 4,2 4,1 

Nguồn : NHNN và tính toán của tác giả 

b, Hoạt động huy động vốn nợ của các NHTMNN 

Quy mô nguồn vốn: Tính đến 31/12/2005 các NHTMNN VN nắm giữ 74% 

thị phần vốn huy động của các tổ chức tài chính khác ở Việt Nam. Tổng nguồn vốn 

trên tương đương 17,19 tỷ USD, hay 45,5% GDP năm 2000. (Biểu số 2.1). 

THI PHAN HUY DONG VON

TCTD ngoai 
QD
15%

NH nuoc 
ngoai
11%

TCTD phi 
NH
0%

NHTMNN
74%

TCTD ngoai QD NH nuoc ngoai TCTD phi NH NHTMNN
 

Nguồn: NHNN 

Biểu đồ 2.1: thị phần huy động vốn đến 31/12/2005 
 

• Tỷ trọng vốn huy động từ dân cư/ tổng nguồn vốn: nguồn vốn huy động 

từ dân cư và các thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn, 

tính đến 31.12.2005 tỷ trọng vốn huy động trong tổng số nguồn vốn của từng ngân 

hàng là: 



 

 

10

o NHNoVN 82,28%  

o NHNTVN 92,78%  

o NH §TPT 84,92%  

o NHCTVN 81,35%  

(nguồn: NHNN và tính toán của tác giả) 

• Tỷ trọng vốn vay/tổng nguồn vốn: rất nhỏ, tính đến 31/12/2005, tỷ trọng 

vốn vay NHNN trên tổng số nguồn vốn của các NHTMNN là 6,8%, khả năng huy 

động vốn của các ngân hàng đã được cải thiện. Nguồn vốn vay lẫn nhau của các 

NHTMNN chiếm 10% đến 20% tổng nguồn huy động của mỗi NHTMNN. 

• Tỷ trọng vốn ngắn hạn/tổng nguồn vốn: là chủ yếu (trên 80% nguồn vốn 

huy động có thời hạn dưới 12 tháng). 

• Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn: có tốc độ tăng trưởng cao, giai đoạn 2000-

2005:  

- NHNTVN bình quân 27,35%/năm  

- NHNoVN bình quân 26,99%/năm 

- NHCTVN  bình quân 23,4%/năm 

- NHĐTPTVN bình quân 52,19%/năm 

 (nguồn: NHNNvà tính toán của tác giả) 

• Chênh lệch lãi suất cơ bản: là tương đối thấp, bình quân 3%.    

Nhận xét:  

Với quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn như hiện nay, có thể nói hoạt 

động huy động vốn của các NHTMNN VN đã thực sự đóng vai trò quan trọng 

trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên nếu so với nhu 

cầu thì con số trên còn quá nhỏ, chưa đủ sức đóng vai trò quyết định trong thị 

trường tài chính Việt Nam. Cơ cấu nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn như hiện nay đã 

hạn chế các NHTMNN VN trong việc chủ động tìm kiếm để đầu tư các dự án 

trung và dài hạn và cũng làm giảm phần lớn thu nhập từ việc đầu tư các dự án 

trung, dài hạn vì hầu hết các dự án này cần nguồn vốn lớn và thu lãi cao. 
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2.2.1.2. Hoạt động cho vay và đầu tư: Là hoạt động kinh doanh mang lại 

thu nhập chủ yếu của các NHTMNN VN hiện nay.  

•   Quy mô cơ cấu  tín dụng : Tới thời điểm 31/12/2005, tổng dư nợ cho vay 

các tổ chức kinh tế và cá nhân của các NHTMNN là 2.629.917,00 triệu đồng. 

NHTMNN đang đóng vai trò quan trọng nhất trong thị trường tín dụng với 78% thị 

phần cho vay, đầu tư của các tổ chức tài chính ở Việt Nam. (biểu đồ 2.2). 

• Tốc độ tăng trưởng tín dụng: Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của 

các NHTMN giai đoạn 2000- 2005 là hơn gần gấp năm lần tốc độ tăng trưởng năm 

1999 (là năm có tốc độ tăng trưởng tín dụng tương đối thấp). Đây có thể coi là một 

tín hiệu hồi phục của nền kinh tế được phản ánh qua nhu cầu về vốn của nền kinh 

tế. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của các NHTMNN trong giai đoạn 2000-

2005 tương đối cao, cụ thể như sau: 

o NHNoVN bình quân 26,87%/năm 

o NHNTVN bình quân 12,46%/năm 

o NHĐTPTVN bình quân 30,92%/năm 

o NHCTVN bình quân 26,40%/năm 

Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhiều lúc vuợt quá khả năng kiểm soát rủi ro của 

các ngân hàng. 

Tỷ trọng tiền gửi và đầu tư ở nước ngoài, cho vay và gửi trong nội bộ các 

TCTD trên tổng số tài sản của NHTMNN tính đến tháng 12/2005 như sau: 

o NHNo 12,21% so với 9,95% năm 2000 

o NHNT 67,80% (phần lớn gửi nước ngoài 45.967 tỷ đồng) so với 62,56% 

năm 2000 

o NHCT 16,22% so với 16,4% năm 2000 

o NHĐTPT 18,04% so với 16% năm 2000 

Như vậy, các NHTMNN vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm đối tượng 

cho vay trực tiếp, đặc biệt là cho vay bằng ngoại tệ. Khó khăn này một phần là do 

cơ chế chính sách, phần khác do khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp còn 

rất hạn chế, đặc biệt là đối với các nguồn vốn bằng ngoại tệ với rủi ro tỷ giá hối 

đoái khá cao. 
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Nguồn: NHNN 

Biểu đồ 2.2:  Thị phần tín dụng 2005 

• Tỷ lệ cho vay DNNN/Tổng dư nợ:  chiếm 60% tổng dư nợ tại các 

NHTMNN.Các khoản vay của các DNNN hầu hết là những món vay lớn và không 

có tài sản đảm bảo. 

• Tỷ lệ cho vay ngắn hạn/tổng dư nợ: thường xuyên ở mức 60-80%/tổng dư nợ.  

• Chất lượng tín dụng:  

Bảng 2.2 : Tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay 

Tỷ lệ % 

      Ngân hàng 2002 2003 2004 2005
NHCTVN 17.19 13.09 9.97 3.5 
NHNoVN 4.08 5.3 3.1 1.72 
NH§TPTVN 3.51 4.63 4.71 4.49 
NHNTVN 11.66 5.8 3.03 2.74 

Nguồn: NHNN 

Bảng 2.2 được tính toán theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam. Tại thời điểm hiện 

tại vấn đề nợ tồn đọng đang trở thành vấn đề nguy hiểm đối với các NHTMNN và 

cả hệ thống tài chính. Với số lượng nợ tồn đọng lớn và rất nhiều loại như hiện nay 

biểu đồ 2.3, nếu đánh giá tỷ lệ nợ tồn đọng theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế thì số 

lượng nợ có vấn đề lớn hơn nhiều, theo đánh giá của IMF tỷ lệ nợ tồn đọng của 

NHTMNN lên đến 30%, vào khoản 4 tỷ đô Mỹ.  

THI PHAN TIN DUNG
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Biểu đồ 2.3:  tỷ trọng dư nợ tín dụng tồn đọng. 

 

Nhận xét chung: với quy mô, thị phần tín dụng cũng như tốc độ tăng trưởng 

như hiện nay thì các NHTMNN thông qua hoạt động cho vay, đầu tư của mình 

đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Mặc dù 

tốc độ tăng trưởng dư nợ cao đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển, song trong tổng 

số  2,629,917 triệu đồng dư nợ thì nợ khó đòi tồn đọng ( bao gồm nợ quá hạn, nợ 

khoanh, nợ chờ xử lý, nợ cho vay thanh toàn công nợ, nợ của ngân sách nhà nước 

và nợ 1 số ngân hàng khác của các NHTMNN chiếm 15 % tổng dư nợ thì mức 

tổng nợ quá nợ quá hạn trên tổng dư nợ của một số NHTMNN giai đoạn 2000-

2005  là đáng báo động. 

Khả năng tự bù đắp rủi ro yếu. Hiện quỹ dự phòng rủi ro của các NHMTNN 

đều thấp hơn số phải trích theo quy định mới của NHNN. 

Khả năng thanh toán: theo tính toán của Thanh tra NHNN chỉ hệ số khả 

năng chi trả của các NHTMNN đều nhỏ hơn 1. 

2.2.1.3. Các hoạt động kinh doanh khác của các NHTMNN bao gồm hoạt 

động cung cấp các dịch vụ: các hình thức dịch vụ do NHTMNN cung cấp ngày 

càng đa dạng và được phát triển, hoàn thiện do yêu cầu của đời sống kinh tế xã hội. 

Các dịch vụ này bao gồm các loại như: dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, dịch vụ ủy 

Nợ quá hạn 
  14% 

Nợ khoanh 
  35% Nợ chờ xử 

lý  36% 

Nợ cho vay 
bắt buộc do 

b¶ol·nh  
  8% 

Nợ tài sản
gán nợ 
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thác và đại lý, các dịch vụ khác như mua chứng khoán, hùn vốn liên doanh và mua 

bán ngoại tệ... 

• Số lượng các loại sản phẩm dịch vụ: NHTMNN chỉ cung cấp được trên 

100 dịch vụ khác nhau, trong khi các ngân hàng nước ngoài đã thực hiện tới 3000 

dịch vụ (dựa theo WTO). Sự thiếu đa dạng của các loại sản phẩm dịch vụ đã hạn 

chế rất nhiều đến thu nhập và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN. 

Hơn nữa, cũng hạn chế một khối lượng lớn khách hàng với nhu cầu sử dụng các 

dịch vụ tài chính ở tại một Ngân hàng. 

• Tỷ lệ thu dịch vụ/tổng tài sản: chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản 

như sau:( thống kê của NHNN). Tỷ lệ thu từ các hoạt động dịch vụ của các 

NHTMNN hiện nay là quá thấp, trung bình dưới 10% /tổng thu trong khi tại các 

nước phát triển  tỷ lệ này là 50%. Điều này hạn chế  phần lớn thu nhập của các 

NHTMNN do đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

NHTMNN. 

2.2.2. Thực trạng Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMNN Việt Nam 

2.2.2.1 Lợi nhuận sau thuế  

+ Theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam thì lợi nhuận ròng của mỗi NHTMNN 

năm 2001 là 538,3 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2002 là 645 tỷ đồng, lợi nhuận năm 

2003 là 885,5 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2004 là 1128,8 tỷ đồng. Nếu tính theo quy 

định kết quả kinh doanh là hiệu số giữa doanh thu và tổng chi phí, thì hoạt động 

kinh doanh của các NHTMNN đều có lãi và hàng năm các NHTMNN đều đóng 

góp cho ngân sách Nhà nước một khoản không nhỏ, luôn ở mức trên 2000 tỷ 

đ/năm (lợi nhuận tài chính dương).  

+ Theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Tại thời điểm hiện tại vấn đề nợ tồn đọng 

đang trở thành vấn đề nguy hiểm đối với các NHTMNN và cả hệ thống tài chính. 

Nếu đánh giá tỷ lệ nợ tồn đọng theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế thì số lượng nợ có 

vấn đề lớn hơn nhiều, theo đánh giá của IMF tỷ lệ nợ tồn đọng của NHTMNN lên 

đến 30%, vào khoản 4 tỷ đô la Mỹ. Như vậy có thể nói thực tế hoạt động kinh 

doanh của các NHTMNN là đang ở tình trạng thua lỗ (lợi nhuận kinh tế âm). 
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2.2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận 

a, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ( ROE)  (đồ thị 2.1) 
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Nguồn: NHNN 

Đồ thị 2.1 : Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 

 

ROE rất thấp, trung bình chỉ đạt khoảng 6% trong khi các NHTM cổ phần và 

các NHTM quốc tế là 14-15%. Đến năm 2005, theo số liệu của NHNN chỉ số này 

đã tăng lên trung bình các NHTMNN là 9% tuy nhiên vẫn còn quá nhỏ. 

b, Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA)( đồ thị số 2.2) 

Nguồn NHNN 

Đồ thị 2.2: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) 

- ROA của các NHTMNN đều thấp dưới mức 0,5%.  
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c, Chênh lệch lãi suất cho vay, lãi suất huy động (bảng 2.1). 

Bảng 2.3: Chênh lệch lãi suất cho vay và huy động của các NHTMNN 

Tỷ lệ % 

      Ngân hàng 2002 2003 2004 2005 

NHCTVN 1.82 2 2.13 2.98 
NHNoVN 4 3.31 2.78 3.07 
NH§TPTVN 1.35 1.56 1.85 2.27 
NHNTVN 1.95 1.16 1.38 1.88 

 

Nguồn: NHNN 
 

Chênh lệch lãi suất của các ngân hàng vẫn thấp 1,38-3,13%/năm trong khi tại 

các NHTM ở các nước ASIAN là 5,00%.  

d, Chi phí hoạt động 

Bảng 2.4: Tỷ lệ chi phí trên doanh thu của các NHTMNN 

Ngân hàng 2002 2003 2004 2005 
NHCTVN 97,29 97,36 98,29 97,59 
NHNoVN 94,22 96,48 96,92 95,55 
NH§TPTVN 94,7 94,48 94,72 94,08 
NHNTVN 98,18 91,79 82,62 79,4 

Nguồn: NHNN 

Bảng 2.5: Chi phí quản lý trên doanh thu 

Tỷ lệ % 

Ngân hàng 2002 2003 2004 2005 
NHCTVN 10.42 10.01 10.11 10.84 
NHNoVN 22.04 20.12 18.95 16.6 
NH§TPTVN 8.12 8.04 7.62 8.01 
NHNTVN 4.71 9.07 9.75 8.26 

Nguồn: NHNN 

Bảng 2.6 : Chi phí quản lý trên tổng tài sản bình quân 

Tỷ lệ % 

Ngân hàng 2002 2003 2004 2005 
NHCTVN 0.82 0.75 0.89 1.07 
NHNoVN 1.97 1.39 1.16 1.49 
NH§TPTVN 0.59 0.58 0.63 0.72 
NHNTVN 0.34 0.44 0.5 0.49 

Nguồn: NHNN 
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Tỷ lệ giữa tổng chi phí trên tổng thu nhập hàng năm của các NHTMNN vẫn 

còn quá cao, chiếm khoảng 79,4%-97,59% doanh thu hàng năm của các ngân 

hàng. Tỷ lệ chi phí quản lý trên tổng thu nhập cũng rất lớn chiếm từ 8,01-16,6% 

doanh thu, đồng thời tỷ lệ chi phí quản lý trên tổng tài sản bình quân cũng rất cao. 

Nhìn chung, chi phí hoạt động của 4 NHTMNN vẫn còn quá cao, đây là nguyên 

nhân làm giảm khả năng sinh lời của các ngân hàng.  

2.3. đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các NHTMNN 

VN hiện nay 

2.3.1. Những thành tựu đã đạt được: Góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc 

dân phát triển toàn diện với tốc độ khá cao và ổn định; Căn bản được cơ cấu lại tài 

chính, đang đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nghiệp vụ và tiến tới từng bước cơ cấu 

lại sở hữu đối với các ngân hàng; Có vai trò quan trọng trong việc đổi mới chính 

sách tín dụng theo hướng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Đóng vai trò rất 

quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán và dịch vụ tín dụng xuất – nhâp khẩu, 

góp phần thúc đẩy kinh tế xuất, nhập khẩu có những bước tăng trưởng vượt bậc từ 

mức xấp xỉ 2 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 1990 lên trên 50 tỷ USD 

năm 2004 (trong đó xuất khẩu đạt 26 tỷ USD), đạt mức tăng trưởng bình quân tới 

trên 25%/năm trong hơn 10 năm qua.NHTMNN góp phần đưa ngành ngân hàng 

Việt Nam đứng đầu trong tốp những ngành có đóng góp lớn nhất cho ngân sách 

nhà nước ở mức trên 2000 tỷ đ/năm. 

2.3.2. Hạn chế và các nguyên nhân 

2.3.2.1. Hạn chế 

Hoạt động kinh doanh của các NHTMNN là hiệu quả còn thấp. Lợi nhuận 

âm, khả năng sinh lời thấp, các hoạt động kinh doanh đều chưa phát huy được hiệu 

quả. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động của NHTMNN VN hiện nay còn quá thấp so 

với các ngân hàng trong khu vực.  

Với thực trạng hoạt động kinh như hiện nay, các NHTMNN VN không đủ sức 

cạnh tranh với các NHTM trong nước và càng không thể cạnh tranh với các Ngân 

hàng nước ngoài.  

2.3.2.2. Nguyên nhân  

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN hiện nay còn thấp so với 

mục tiêu bắt nguồn từ những nguyên nhân dưới đây: 

a, Nguyên nhân chủ quan từ  phía NHTMNN 

Thứ nhất:  yếu kém về năng lực tài chính 

Thứ hai: năng lực quản trị điều hành chưa đáp ứng yêu cầu ở mọi cấp. Sự 
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hạn chế về năng lực điều hành chi phối tất cả các hoạt động kinh doanh của 

NHTMNN: chiến lược kinh doanh, mô hình tổ chức, chính sách lao động, chính 

sách đào tạo cán bộ, các quy chế hoạt động... 

Thứ ba: công nghệ chưa đáp ứng được các yêu cầu của NHTM hiện đại. 

b, Nguyên nhân khách quan 

Từ phía NHNN: vai trò quản lý nhà nước để điều hành chính sách tiền tệ 

chưa phát huy hiệu quả, còn can thiệp chi tiết vào cả quy trình nghiệp vụ của các 

NHTMNN như tín dụng, bảo lãnh, kho quỹ. kế toán, sử dụng quỹ dự phòng,... Các 

văn bản pháp lý vẫn còn thiếu đồng bộ, các khung pháp lý để đảm bảo cho hệ 

thống NHTMNN hoạt động an toàn chưa đầy đủ; hoạt động Thanh tra của NHNN 
trùng lặp, thiếu tính độc lập nên không kịp thời phát hiện và xử lý khách quan các 

vụ vi phạm. Mô hình tổ chức thanh tra của NHNN cồng kềnh, tốn kém và không 

hiệu quả; Thiếu cơ quan phân tích, đánh giá về tài chính và dự báo xu hướng phát 

triển của các NHTMNN để kịp thời điều chỉnh các qui định và biện pháp giám sát. 

Đặc biệt là công tác hoạch định chiến lược phát triển toàn ngành cả về mô hình 

phát triển, chính sách, công nghệ và dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập và 

cạnh tranh quốc tế chưa được quan tâm đúng mức. 

Các công cụ của chính sách tiền tệ còn lạc hậu, mang nặng tính hành chính; 

Hệ thống thống kê, kế toán, kiểm toán và thông tin tài chính toàn ngành còn yếu 

kém và chưa phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.  

Về phía khách hàng: ít hiểu biết về pháp luật, thiếu năng lực quản lý, đạo 

đức kinh doanh yếu. Hiện tượng bao cấp, đầu cơ, lừa đảo và gian lận trong quan hệ 

tín dụng cũng như trong hoạt động thương mại còn khá phổ biến, đặc biệt là các 

DNNN.   
Về phía cơ chế chính sách Nhà nước: chế độ sở hữu nhà nước đã tạo sự ỷ lại 

trông chờ vào Nhà nước, chưa thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm, còn quá nhiều 

quy định trói buộc doanh nghiệp và ngân hàng dẫ đến không phát huy được tính 

năng động chủ động sáng tạo đổi mới trong hoạt động và hạn chế tâm huyết người 

lao động; Chế độ thanh tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng còn nhiều đầu mối, 

nhiều lượt kiểm tra, thanh tra với các khía cạnh, góc nhìn khác nhau đã làm giảm 

lòng tin của dân chúng vào ngân hàng và gây trở ngại lớn cho hoạt động kinh 

doanh; Cơ chế lương thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động còn 

nhiều bất cập nên không thể  khuyến khích và thu hút nhân tài, hạn chế cả năng 

suất lao động cũng như như sáng kiến để cống hiến. 
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CHƯƠNG 3 

giải pháp GÓP PHẦN nâng cao  hiệu quả hoạt động  

kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam hiện nay 

 

3.1. Những định hướng chủ yếu đối với  hoạt động ngân hàng 

3.1.1 Định hướng chung của Đảng về phát triển ngành Ngân hàng 

3.1.2. Định hướng phát triển các NHTMNNVN trong thời gian tới  

3.1.3. Mục tiêu cần đạt được: nâng cao năng lực tài chính  để đạt hệ số an 

toàn vốn tối thiểu (CAR) 8% vào năm 2008; Nâng cao năng lực quản trị điều 

hành; Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ Ngân hàng.  

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các NHTMNNVN 

hiện nay 

3.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính: 

- Xử lý dứt điểm nợ tồn đọng: đánh giá trung thực về các khoản nợ, bản chất và 

khả năng thu hồi trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với nguyên 

tắc và thông lệ kinh tế thị trường, công khai, minh bạch và dễ nhận biết; các 

NHTMNN cần thực hiện phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định 

xử lý nợ xấu; Ngăn chặn nợ xấu phát sinh. 

- Tăng vốn chủ sở hữu của các NHTMNN lấy phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận nộp 

ngân sách nhà nước để bổ sung vốn chủ sở hữu; trình chính phủ cho phép chuyển 

phần vốn vay từ ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế theo chương trình tái cơ 

cấu cho các NHTMNN để tăng vốn chủ sở hữu như một khoản vay theo các điều 

kiện đã quy định; tích cực thu hồi các khoản nợ đã khoanh để bổ sung vốn chủ sở 

hữu, tăng vốn bằng phương thức phát hành trái phiếu dài hạn có lãi suất ưu đãi, bán 

cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên với cổ tức cao hơn lãi suất tiết kiệm. 

3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của các NHTMNN:  

- Xây dựng chiến lược kinh doanh gồm các nội dung chiến lược cho nguồn vốn, tín 

dụng, mạng lưới, khách hàng, công tác nghiên cứu công nghệ ngân hàng (công cụ 
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và kĩ năng quản trị điều hành một NHTM hiện đại), chính sách đào tạo cán bộ các 

cấp, chính sách thu hút nhân tài và đào tạo nhân lực cho các NHTM hiện đại. 

- Cơ cấu lại mô hình tổ chức của NHTMNN: chuyển mô hình hiện tại thành mô 

hình tổ chức theo nhóm khách hàng và loại dịch vụ với những định chế quản lý rủi 

ro và quản lý tài sản hiệu lực; tăng cường quan hệ giữa cơ quan quản lý và cơ quan 

điều hành theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý của hội đồng quản trị đặc biệt là 

quản lý chiến lược và quản lý rủi ro; thành lập thêm ban quản lý tài sản nợ và chấn 

chỉnh cơ quan kiểm toán nội bộ trực thuộc Tổng giám đốc; cấu trúc lại các phòng 

tác nghiệp theo loại hình nghiệp vụ sang nhóm khách hàng và loại dịch vụ. 

- Quản trị điều hành phải gắn liền với  Quản lý nhân lực và đào tạo: rà soát 

lại, bổ sung, sửa đổi các quy chế về tuyển dụng bố trí và sa thải viên chức theo yêu 

cầu quản lý mới trên cơ sở đó có những kiến nghị cụ thể với NHNN và Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về nhân sự, tiền lương của các ngân hàng. Xây dựng hệ thống khuyến khích 

vật chất và tinh thần phù hợp yêu cầu kinh doanh, cạnh tranh và mục tiêu lợi 

nhuận. Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cán bộ, tập trung trước hết vào 

các lĩnh vực chính yếu của tái cơ cấu như: nghiệp vụ quản lý chiến lược, quản lý 

rủi ro, kế toán, kiểm toán, quản lý tín dụng và dịch vụ mới. 

- Quản trị rủi ro tổng thể: rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro 

hối đoái... 

3.2.3 Đầu tư, nâng cao chất lượng công nghệ ngân hàng: NHNN cần 

có chiến lược chung và biện pháp cả gói cho cả hệ thống và từng NHTMNN tránh 

chồng chéo, tốn kém, không hiệu quả. 

3.2.4. Giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá các NHTMNN phải tuân thủ các điều 

kiện: xem xét kỹ lưỡng khi bổ sung thêm vốn cho các NHTMNN đang hoạt động 

yếu kém trước khi cổ phần hoá; có thể lựa chọn việc bán trực tiếp cho nhà đầu tư 

chiến lược chứ không cổ phần hoá theo cách phát hành cổ phiếu; cần được hỗ trợ 

bằng sự giám sát và quy định đảm bảo an toàn mạnh mẽ và có thử nghiệm thích 

hợp và phù hợp đối với các nhà quản lý và chủ sở hữu ngân hàng; Cổ phần hoá là 

kết quả của quá trình tái cơ cấu các mặt hoạt động  của các NHTMNN VN, cụ thể 

như mô hình dưới đây:  
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        Quá trình tái cơ cấu NHTMNN Việt Nam  
 
 
 
 

Tái cơ cấu tổ 
chức, hoạt động 

 Tái cơ cấu 
tài chính 

 Tái cơ cấu 
nhân lực 

 Đầu tư, 
nâng cấp 

công nghệ
 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 
theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả 
-  Xây dựng cơ chế điều hành 
hoạt động, giải quyết các 
công việc phát sinh trong quá 
trình điều hành ngân hàng, 
mở rộng chi nhánh, phòng 
ban, đại diện, bổ nhiệm người 
đứng đầu các chi nhánh và 
đại diện. 
- Thiết lập đẩy mạnh công tác 
giám sát hoạt động ngânhàng: 
quản lý tài sản nợ- có, kiểm 
soát nội bộ, xây dựng hệ 
thống thông tin quản lý, quy 
trình và bộ máy kiểm toán nội 
bộ. 
- Xây dựng quy trình điều 
hành hoạt động ngân hàng 
theo phạm vi phân quyền. 
- Thiết lập những nhiệm vụ 
chính, chia tách những mục 
đích cơ bản của hoạt động 
ngân hàng. 

 
 

Xử lý 
nợ xấu

Tái cấp 
vốn 

 
 
 
- Tạo ra các tài 
khoản sinh lợi 
mới cho ngân 
hàng trong quá 
trình tái cơ cấu 
vốn. 
- Giảm thiểu tối 
đa chi phí cho 
quá trình tái cơ 
cấu vốn. 
- Nâng cao năng 
lực tài chính, 
hiệu quả hoạt 
động cho ngân 
hàng, làm bàn 
đạp cho quá 
trình cổ phần 
hóa và hội nhập. 
 

- Nâng cao 
năng lực điều 
hành 
- Nâng cao 
chất lượng 
nhân lực 
- Mở rộng 
các hình thức 
thúc đẩy 
công việc 
- Đa dạng 
hóa các biện 
pháp khuyến 
khích sáng 
tạo 
- Tăng cường 
công tác đào 
tạo nâng cao 
trình độ nhân 
lực. 
 

- Xây dựng 
hệ thống 
cộng nghệ 
ngân hàng tự 
động, hiện 
đại, phù  hợp 
với chiến 
lược phát 
triển với mô 
hình tổ chức 
và chính 
sách sản 
phẩm, chính 
sách khách 
hàng. 
- Xây dựng h 
ệ thống 
thông tin 
quản lý phân 
tích các kế 
hoạch, hiện 
đại hóa quy 
trình nghiệp 
vụ  
 

 
 

 Cổ phần hóa 
(Phát hành cổ phiếu) 

 
3.2.5. giải pháp xây dựng tập đoàn tài chính 
Các NHTMNN có thể lựa chọn 01 trong các cách thức dưới đây để xây dựng 

thành tập đoàn tài chính, đó là: Một NHTMNN có thể tự xây dựng thành một tập 
đoàn tài chính nếu có đủ điều kiện; Hợp nhất một số NHTMNN để trở thành tập 
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đoàn tài chính; Thông qua cổ phần hoá những NHTMNN mà Nhà nước cho phép 
hoặc liên doanh; Hợp nhất, thậm chí sát nhập một vài NHTM với nhau qua đó, cơ 
cấu sở hữu thay đổi tạo cơ sở pháp lý cho sự thay đổi cơ cấu tổ chức trong các 
NHTM; Hợp nhất giữa NHTM và công ty bảo hiểm để tạo ra những tập đoàn tài 
chính lớn hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H§QT 

Ban điều hành

Hoạt động
Ngân hàng Thương  mại 

Hoạt động 
Kinh doanh bảo hiểm 

 

Cty BH 
liên 

doanh 
với 

nước 
ngoài 

H®éng 
liên kết 

bán 
chéo 

các sản 
phẩm 
BH 

 
BH 

riêng 
của 

NHTM 
 

Nhánh 
KD NH 
bán lẻ 

Nhánh 
KD NH 
bán 
buôn

Nhánh 
KD trên 
TT tài 
chính

Công ty 
quản lý 
quỹ  

Công ty 
chứng 
khoản  

Công ty 
cho 
thuê TC 
 

Cty TC 
Hồng 
K«ng  
 

Mạng 
lưới các 
VP khu 
vực và 
toàn 
cầu 

Thị 
trường 
tài 
chính 
toàn 
cầu 

T.T
TChÝnh 
trong 
nøoc 

Công ty 
Thẻ 

 

Cty 
chuyển 
tìên tại 
Hoa kỳ  

Quỹ 
đầu tư  
trong 
nước 

Quỹ 
đầu tư  
nước 
ngoài 

Hđộng cung ứng dịch 
vụ Xử lý dữ liệu và Tin 

học Ngân hàng 

H®éng kinh doanh 
mua bán Nợ và Tài sản 

 

 
H®éng kinh doanh  

Bất động sản 

Công ty 
chuyển mạch 

thẻ

Trung tâm 
Tin học  

Cty liên 
doanh ptriÓn 
cao ốc  

Cty KD
Bất động sản  

Hoạt động
Quản lý đầu tư 
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Mô hình tổ chức đề xuất cho tập đoàn tài chính của 

NHTMNN 

3.1. Một số kiến nghị  

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các bộ ngành liên quan: Đảm bảo môi 

trường kinh tế-chính trị – xã hội ổn định; Mở rộng quyền tự chủ cho các 

NHTMNN;Hoàn thiện và tạo lập môi trường pháp lý;Nâng cấp hệ thống kế toán và 

thông tin báo cáo; Chính phủ cần ban hành cơ chế chính sách tạo quyền tự chủ cho 

các công ty xử lý và khai thác nợ của các NHTMNN có thể chủ dộng phát mại tài 

sản và tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình; Tăng cường sự quản lý của Nhà 

nước đối với các DNNN- khách hàng lớn nhất của các NHTMNN hiện nay, cho 

phép các NHTMNN được phép tham gia vào Ban chỉ đạo cổ phần hoá các DNNN 

mà có dư nợ tại ngân hàng; hỗ trợ các NHTMNN trong xây dựng và triển khai thực 

hiện Đề án tăng vốn chủ sở hữu;Cho chủ trương và định hướng chỉ đạo thành lập 

Tập đoàn tài chính; Nhà nước cần ban hành Luật chống cạnh tranh không lành 

mạnh.  

3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN 

NHNN cần chỉ đạo sát sao việc thực hiện Đề án tái cơ cấu các NHTMNN giai 

đoạn II (2005-2010) trên cơ sở đúc kết các kinh nghiệm có được ở giai đoạn 1. 

Thường xuyên phân tích, đánh giá về tài chính và dự báo xu hướng phát triển của 

các NHTMNN để kịp thời điều chỉnh các qui định và biện pháp giám sát; Giao 

quyền  tự chủ trong kinh doanh cho các NHTMNN;Tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát; Nghiên cứu áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ mang tính thị trường như 

lãi suất cơ bản và nghiệp vụ thị trường mở để có tác động hữu hiệu đối với vốn khả 

dụng của các NHTM; Hỗ trợ các NHTMNN từng bước nâng cao năng lực tài 

chính, đạt mức an toàn trong hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế; phối hợp với 

các WB, IMF... hỗ trợ các NHTMNN trong tìm hiểu và triển khai đưa phương thức 

quản trị ngân hàng hiện đại vào ứng dụng thực tế tại Việt Nam. Phối hợp với  các 

Bộ Ngành có liên quan hướng dẫn các NHTMNN xây dựng đề án chi tiết thành lập 

tập đoàn tài chính trình Chính phủ cho phép thực hiện. 
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Kết luận 

 Trên cơ sở tập hợp, luận giải, minh chứng và phân tích các dữ liệu một cách 

khoa học và thực tiễn, luận án đã hoàn thành một số nội dung sau: 

 Thứ nhất: Hệ thống hoá những vấn đề mang tính lý luận về NHTM, hiệu 

quả hoạt động của NHTM tập trung chủ yếu trên phương diện lợi nhuận, các chỉ 

tiêu về lợi nhuận của các NHTM. Tác giả tập trung phân tích hàng loạt nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM, đúc kết được kinh nghiệm 

của Trung Quốc về nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTMNN. Những nội dung 

được đề cập phù hợp với mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đã xác định, là 

cơ sở lý thuyết hoàn chỉnh để tiếp cận những vấn đề tiếp theo. 

 Thứ hai: Trên cơ sở khát quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam, tác giả 

nhấn mạnh vai trò chủ lực, chủ đạo của các NHTMNN. Bằng hệ thống tư liệu 

phong phú tác giả  đã phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 

NHTMNN (năm 2000-2005) theo những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả ở phần lý 

thuyết. Tác giả  khẳng định  mặc dù hiệu quả hoạt động của các NHTMNN đã 

được cải thiện nhưng so với mục tiêu thì còn thấp, thậm chí là rất thấp. Một số 

nguyên nhân (từ phía các NHTMNN, từ phía NHNN, khách hàng...) được phân 

tích chứng minh cụ thể.  

 Thứ ba: Với định hướng phát triển các NHTMNN trong thời gian tới, tác giả 

khẳng định nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN càng trở nên cấp bách 

hơn bao giờ hết. Các giải pháp được luận cứ có cơ sở lý luận và thực tiễn nên có 

tính ứng dụng cao. Để thực thi các giải pháp, tác giả đã mạnh dạn đưa ra các kiến 

nghị và đề xuất thực hiện.  

Tác giả hy vọng rằng luận án sẽ đóng góp dược một phần nhỏ trong việc nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNNVN hiện nay nói riêng cũng 

như của toàn hệ thống Ngân hàng nói chung. Tác giả chân thành cảm ơn sự giúp 

đỡ của các thày cô hướng dẫn và đồng nghiệp, các nhà khoa học, các cán bộ quản 

lý của NHNN VN, 4 NHTMNN  và mong muốn nhận được góp ý, giúp đỡ của các 

nhà khoa học, các nhà quản lý và các bạn đọc liên quan đến lĩnh vực này. 


